Bài 13:

VIÊM MŨI MÃN TÍNH

Nếu niêm mạc ở mũi bị nhiễm trùng kéo dài thì nó sẽ phản ứng bằng cách chảy tiết nhầy hoặc quá phát hoặc teo lại. Trường hợp thứ nhất được gọi là viêm mũi xuất tiết, trường hợp thứ hai được gọi là viêm mũi quá phát và trường hợp thứ ba, gọi là viêm mũi teo. 
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Cuốn mũi có một cấu tạo rất đặc biệt, lớp ngoài là niêm mạc với tế bào trụ có lông chuyển. Lớp giữa là tổ chức cương gồm những xoang mạch (sinus vasculaire). Những xoang mạch này có thể tích máu lại và làm cho cuốn mũi nở phình to ra và thu hẹp lòng hố mũi. Lớp trong là xương cuốn mũi, xương này thường không tham gia vào quá trình viêm nhưng có thể bị teo.

I. Viêm mũi xuất tiết (Rhinite calarhale).
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Viêm mũi xuất tiết thường gặp ở trẻ em có tổ chức lymphô phát triển mạnh (V.A) và viêm mũi cấp tái diễn nhiều lần.

Niêm mạc mũi trở nên dày và mất lông chuyển, các tuyến tiết nhầy phát triển quá mức. 

Triệu chứng:

Bệnh nhân luôn bị ngạt mũi hoặc khịt mũi, mũi lúc nào cũng chảy tiết nhờn trong hoặc đục nhưng không thối. Hiện tượng này thường được gọi là thò lò mũi. 

Bệnh nhân ho dai dẳng vì tiết nhờn rơi xuống thanh quản gây viêm khí phế quản. Khám phổi thường không thấy gì lạ.

Khám mũi thấy niêm mạc sung huyết chìm trong tiết nhầy đục. Cửa mũi trước bị đỏ và nẻ.

Nếu không được điều trị, bệnh sẽ kéo dài và đưa đến viêm mũi quá phát, viêm mũi xoang mạn (viêm xoang mãn tinh), viêm tai giữa tiết dịch (viêm tai giữa thể xuất tiết) …

Trong khi chẩn đoán nên loại bệnh viêm mũi xoang (viêm xoang (chụp X quang)), dị vật mũi (có mùi thối), bệnh giang mai mũi (B.W dương tính).


Điều trị:

- Điều trị cục bộ: xịt mũi bằng nước muối sinh lí: xixat, sterimar; thuốc co mạch tại chỗ: naphazolin, oxymetazolin… (nhỏ bạc nitrat 1% mỗi ngày một lần, nhỏ acgyrôn 3% pha lẫn với êphêdrin 3% ngày 3 lần, nhỏ vitamin A ngày 2 lần, mỗi bên 2 giọt, nạo V.A.)
- Điều trị toàn diện có tầm quan trọng đặc biệt: uống dầu cá, sirô iodotanic, prôtôxalat sắt (10cg), dung dịch Faolơ (6 tuổi trở lên uống mỗi ngày 1 giọt).

II. Viêm mũi quá phát (Rhinite hypertrophique).
Viêm mũi quá phát là hậu quả của bệnh viêm mũi kéo dài, những cơn sung huyết tái diễn thường xuyên. 

Nguyên nhân có thể là cục bộ (vẹo vách ngăn, VA ở vòm) hoặc toàn thể (dị ứng, suy gan, rối loạn tiêu hóa...).

Trong giai đoạn đầu, chỉ có tổ chức cương bị giãn và cuốn mũi nở to, niêm mạc đỏ. Lúc chấm thuốc co mạch như naphazolin, oxymetazolin… (côcain) vào, cuốn mũi teo lại.

Sang giai đoạn hai, tổ chức liên kết dưới niêm mạc phát triển mạnh, các tuyến tiết nhầy nở to, niêm mạc trở nên xám nhạt và có hột lổn nhổn. Bôi thuốc co mạch như naphazolin, oxymetazolin…  (côcain) vào niêm mạc không co lại. Đôi khi niêm mạc có thể thoái hóa biến thành mọng nước giống như pôlýp, nhất là ở cuốn giữa.


1. Triệu chứng:

a. Triệu chứng chính là ngạt mũi.
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Đầu tiên bệnh nhân chỉ ngạt mũi về ban đêm khi nằm, nằm nghiêng bên nào thì tắc mũi bên ấy. Khí hậu có ảnh hưởng lớn đến bệnh, trời lạnh hoặc ẩm ướt thì ngạt mũi tăng. Ban ngày hiện tượng ngạt mũi xảy ra bất thường tùy theo không khi nóng hay lạnh, có bụi bặm hay mùi cay nồng, tùy theo trước hay sau bữa cơm, tùy theo có bị xúc động mạnh hay không. 

Ban đêm bệnh nhân thường xuyên bị ngạt mũi, thở bằng miệng, ngáy to và sáng dậy khô họng. Bệnh nhân thường hay khịt mũi và đằng hắng để khạc ra những cục nhầy khô quánh ở trong họng. Dần dần hiện tượng xuất tiết nhầy lan rộng xuống thanh quản gây ra ho húng hắng. Ngoài ra bệnh nhân còn ngửi kém và nghe kém vì khe khứu giác và lỗ vòi nhĩ (vài Ơstal) (Eustache) bị tắc

Bệnh nhân hay bị nhức đầu và có những cơn khó ngủ về đêm.
b. Khám mũi trước sẽ thấy trong giai đoạn đầu, niêm mạc đỏ, nhẵn, cuốn mũi dưới phình to đến sát vách ngăn và che lấp phần sau của vách ngăn. Tiết nhầy ứ đọng ở sàn mũi. Sau khi bôi thuốc co mạch như naphazolin, oxymetazolin…  (côcain)  vào niêm mạc mũi, cuốn mũi dưới co lại và có thể thấy những lệch hình ở vách ngăn như mào, gai, vẹo...

Nếu bệnh tình vào giai đoạn hai tức là quá phát tổ chức liên kết thì cuốn mũi không co lại nữa. (Khi đó phải dùng que trâm thăm dò vách ngăn để phát hiện lệch hình.) Niêm mạc không còn đỏ nữa mà xám nhạt và gồ ghề.

Vùng thường hay bị quá phát là bờ dưới cuốn mũi dưới.

Cuốn mũi giữa cũng có thể bị quá phát, bệnh tình khu trú chủ yếu ở đầu cuốn mũi giữa. Niêm mạc ở cuốn giữa có hình dáng khác, mọng nước, mềm, che lấp ngách giữa và khe khứu giác. Nhìn qua tưởng là pôlyp nhưng khi dùng que trâm thăm dò sẽ thấy khối u có cái cốt bằng xương (pôlyp không bao giờ có xương).

Đôi khi xương của cuốn giữa bị quá phát và có những kén nhỏ trong xương. Đầu cuốn giữa phình to và đè vào củ vách ngăn gây nhức đầu.

Ở vách ngăn, hiện tượng quá phát thường gặp ở củ vách ngăn hoặc ở bờ sau vách ngăn mà thường gọi là “đuôi vách ngăn”.

c. Soi mũi sau sẽ thấy “đuôi vách ngăn” và đuôi cuốn mũi dưới quá phát. Đuôi cuốn mũi dưới quá phát biểu hiện bằng khối u tròn, nhẵn, đỏ, to bằng đầu ngón tay, nằm ở phần dưới và che lấp gần hoá cửa mũi sau. Nếu bệnh lâu ngày, khối u sẽ đổi dạng trở nên tím bầm và loån nhoån như quả dâu tằm.

“Đuôi vách ngăn” ít gặp hơn. Nguyên nhân là do sự quá phát của niêm mạc ở phần sau xương lá mía. Bệnh biểu hiện bằng hai khối u nhỏ hình thoi nằm ở hai bên bờ sau vách ngăn. Chẩn đoán bệnh viêm mũi quá phát chỉ khó trong giai đoạn đầu khi mũi có những thời kỳ ngạt mũi xen kẽ với thông mũi. Khi mũi đã tắc liên tục thì chẩn đoán dễ.

Không nên nhầm viêm mũi quá phát với pôlyp mũi, cần phải thăm dò bằng que trâm mới phân biệt được. Nếu là cuốn mũi thoái hoá thì có cốt bằng xươug, nếu là pôlyp thì không có cốt xương.

Cũng không nên nhầm viêm mũi quá phát với viêm mũi xoang mạn (viêm xoang mãn tính) vì có một số bệnh viêm xoang mãn tính có kèm theo thoái hóa niêm mạc mũi.

Chụp X quang xoang mặt giúp chúng ta phát hiện ra viêm xoang.

2. Điều trị:

Điều trị toàn diện rất quan trọng trong viêm mũi quá phát vì bệnh này thường gặp ở người có cơ địa đặc biệt như là dị ứng, tạng khớp, chậm tiêu hóa, táo bón... 

Nếu là dị ứng thì phải dùng thuốc chống dị ứng như đã nói ở phần viêm mũi dị ứng. Nếu là tạng khớp (béo phì, đái tháo đường, sỏi tiết niệu, thấp gút...), phải tuân theo chế độ ăn uống ít chất đạm kèm theo thuốc thông mật như dung dịch Buôcgiê (Bourget) (buổi sáng bụng đói uống 1 cốc nhỏ), nước Vichy... Nếu táo bón phải dùng thuốc nhuận tràng như dầu thầu dầu (ricin) hoặc ăn đu đủ...

Điều trị cục bộ: những phương pháp điều trị cục hộ có mục đích làm nhỏ cuốn mũi để giải quyết vấn đề lưu thông không khí. Tùy theo mức độ nặng hay nhẹ, có thể dùng những phương pháp sau đây:
a- Bẻ cuốn

b- Cắt toàn bộ cuốn

c- Cắt bán phần cuốn

d- Cắt xương dưới niêm mạc 

d-Đốt bề mặt: Đông điện Electrocautery



Đông lạnh Cryosurgery



Đốt bằng Laser

e- Các kỹ thuật ít xâm lấn:


Nóng: 
Electrocautery



Radiofrequency



Bipolar



Coblator


Lạnh:
Microdebrider

a. Nếu ngạt mũi từng cơn từng lúc, chúng ta có thể đốt bằng hóa chất. 

Cách làm: gây tê bằng côcain 6% rồi bôi axit crômic 1/3 vào cuốn mũi dưới.

b. Nếu cuốn mũi dưới bị vẩu, dùng kéo cong bẻ cuốn mũi dưới cho nó nằm sát vào ngách giữa. Thủ thuật này khá đau, cần phải gây tê thật kỹ bằng côcain 6% (đặt bấc côcain vào cuốn dưới và ngách dưới). Sau khi bẻ cuốn mũi, bệnh nhân có thể cháy máu vì vậy cần phải theo dõi trong 6 giờ. Nếu có chảy máu phải nhét bấc.

c. Nếu mũi ngạt nhiều nhưng niêm mạc còn co lại được thì nên đốt cuốn mũi dưới bằng côte điện. Trước khi đốt phải gây tê bằng côcain 6%.

Cách đốt: đầu tiên điều chỉnh cường độ dòng điện ở côte đến mức độ đỏ sẫm để tránh chảy máu. Sau đó, tay trái dùng spêcnlum mũi banh cánh mũi ra, tay phải cầm côte (galvanocautêre) nguội đưa dọc theo cuốn dưới đến thành sau cuốn họng rồi rút lui trở ra 2cm. Như vậy đầu côte điện đã đến ngang tầm đuôi cuốn mũi dưới. 

Theo phương pháp kinh điển, nên để cạnh sắc của côte thẳng góc với niêm mạc cuốn mũi. Theo phương pháp cải biên, người ta để mặt bằng côte sát niêm mạc rồi bấm nút cho côte đỏ lên và kéo côte lùi từ phía ngoài đến đầu cuốn mũi dưới. 

Trong khi kéo nhớ đè nhẹ côte vào cuốn mũi dưới và không được chạm vách ngăn. Có thể đốt hai đường song song vơi nhau, một ở trên lưng cuốn mũi, một ở bờ dưới cuốn mũi.

Trong trường hợp hố mũi, mũi hẹp bắt buộc phảt đặt mặt bằng của mũi côte điện nằm sát vào cuốn mũi dưới để tránh làm bỏng vách ngăn. Như vậy nốt đốt sẽ rộng hơn và chỉ nên đốt một lần. Kết quả sẽ tốt hơn lối đốt kinh điển. Mỗi lần chỉ nên đốt một bên mũi, đợi 8 hôm sau sẽ đốt bên còn lại. Đốt xong, không cần đặt bấc vào mũi mà nên nhỏ êphêdrin 4 giờ 1 lần trong 6 ngày đầu đề tránh dính niêm mạc.

Không nên đốt mũi trong khi viêm mũi hoặc có những dị hình như gai vách ngăn, vẹo vách ngăn có chạm đến cuốn mũi dưới.

d. Trong trường hợp cuốn mũi đã bị thoái hóa thì những phương pháp trên không còn tác dụng, phải làm phẫu thuật cắt cuốn mũi.

Đối với cuốn mũi giữa, khí xương và phần mềm bị quá phát, có thể cắt bỏ hết được. Nhưng với cuốn mũi dưới chỉ nên cắt một phần, hoặc là bờ dưới, hoặc là đuôi của cuốn mũi; người ta cắt bờ dưới cuốn mũi bằng kéo, cắt đuôi cuốn mũi bằng thòng lọng. Tuyệt đối không cắt toàn bộ cuốn mũi dưới vì làm như vậy sẽ gây teo mũi. Hiện tượng chảy máu hậu phẩu thường  hay gặp trong phẫu thuật này vì vậy cần phải theo dõi bệnh nhân trong mười hôm sau khi mổ.

3. Phòng bệnh:

Đối với một số nghề nghiệp hay gây ra viêm mũi mãn tính (làm việc ở nơi bụi bặm và khói) phải đeo khẩu trang.

Hạn chế hút thuốc lá, uống rượu để giảm những kích thích không cần thiết đối với bệnh.

Đối với những người dễ bị viêm mũi kéo dài, mỗi khi thay đổi thời tiết nên dựa theo nguyên nhân mà giải quyết càng sớm càng tốt (vẹo vách ngăn, dị ứng, viêm amydan mãn tính...).

Nên tập thể dục, tập hô hấp, tránh táo bón.

III. Viêm mũi teo – trĩ mũi.
Viêm mũi teo là một hội chứng, đa số bệnh viêm mũi nặng đều đưa đến teo niêm mạc mũi. Các bệnh bạch hầu mũi, bệnh lậu ở mũi, viêm mũi mủ, bệnh giang mai mũi, bệnh lao mũi cũng có thể gây ra teo niêm mạc mũi.
Triệu chứng chính của viêm mũi teo là niêm mạc mũi mỏng, khô và nhợt, hố mũi trở nên rộng thênh thang. Trong mũi có nhiều vảy màu vàng xanh lẫn với mủ nhầy, đôi khi có mùi thối. Khứu giác có thể giảm đi hoặc mất hẳn.

Điều trị các loại viêm mũi teo này nói chung ít có kết quả. (Có thể bôi pômát bôrikê 20% hoặc glyxerin  iôdê vào mũi để kích thích niêm mạc.)
Bệnh điển hình của hội chứng viêm mũi teo là trĩ mũi.
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Trĩ mũi (ozéne): Khi nói đến viêm mũi teo người ta thường nghĩ đến trĩ mũi vì bệnh này thường gặp nhiều nhất trong các loại viêm mũi teo. 
Bệnh thường gặp ở phụ nữ vào tuổi đậy thì và kéo dài suốt đời.

Nguyên nhân của bệnh có thể là do sự rối loạn dinh dưỡng ở niêm mạc gây ra bởi rối loạn hệ thống nội tiết. 

Khám vi trùng trong bệnh trĩ mũi thì thấy có nhiều loại (vi trùng giả bạch hầu của Belfanti, vi trùng Coccohacillus Foetêdus của Perez, Coccobacillus của Abel). Nhưng đây chỉ là tạp trùng bội nhiễm chứ không phải vi trùng đặc hiệu của bệnh.

Niêm mạc bị teo, các tế bào biến thành tế bào lát, các tuyến và tổ chức cương bị tiêu diệt và thay thế bàng một lớp xơ mỏng, xương của cuốn mũi cũng bị quá trình teo làm bé dần.

1. Triệu chứng:

a. Giai đoạn tiền trĩ mũi: 

Bệnh nhân nữ còn trẻ bị viêm mũi kéo dài, xì ra mủ vàng lẫn với vảy.

Khám mũi thấy đầu cuốn mũi giữa kho,â đỏ và có vảy vụn màu vàng như cám. Cuốn mũi dưới to, đỏ, sàn mũi có nhiều mủ ứ đọng.

Bệnh nhân thấy khó chịu vì ngạt mũi.

b. Trĩ mũi ở giai đoạn hình thành có năm triệu chứng chính:

- Mũi thối: mũi bệnh nhân tiết ra mùi thối, tanh như mùi rệp làm cho mọi người lảng xa.

- Vảy xanh vàng: thỉnh thoảng bệnh nhân xì ra cục vảy cứng, to bằng ngón tay út, rất thối.

- Niêm mạc teo: sau khi lấy hết vảy trong mũi ra sẽ thấy hố mũi rộng thênh thang và niêm mạc nhợt nhạt, mỏng, dính vào xương. Các cuốn mũi khô và teo lại. Lúc vén cánh mũi lên có thể nhìn thấy tận vòm. Tuy mũi rộng như vậy nhưng bệnh nhân có cảm giác ngạt mũi.

- Bệnh nhân mất khứu giác và không biết rằng mũi của mình rất thối.

- Một số lớn bệnh nhân bị nhức đầu âm ỉ, không khu trú rõ rệt.

Ngoài ra có thể thấy các triệu chứng phụ như ù tai, khô họng, xoang mờ...

Bệnh biến diễn nhiều năm với những đợt bột phát trong thời kỳ sinh đẻ và rút lui dần khi đến tuổi mãn kinh (ménopause).

2. Chẩn đoán.

Trĩ mũi trong giai đoạn đầu có thể nhầm với viêm mũi xoang mãn tính (chụp X quang, chọc rửa xoang hàm).

Trong giai đoạn thứ hai có thể nhầm với giang mai mũi (làm phản ứng B.W), lao mũi (làm sinh thiết).
3. Điều trị.
a. Lấy vảy thối: vấn đề làm cho bệnh nhân khổ sở là mùi thối, vì vậy phải lấy vảy thối ra. Rửa mũi bằng nước muối sinh lí NaCl 0,9% (Trước hết cho bệnh nhân hít pômát gồm vaselin 60 g, axít boric 20 g và 10 giọt tinh dầu hoa hồng cho mềm vảy.

Độ một giờ sau đó rửa mũi bằng hỗn hợp thuốc mônôsunfua natri 5 g, glyxerin 80 g, nước cất 20 g. Cho một thìa cà phê dung dịch này vào một lít nước đun sôi để nguội. Có thể rửa mũi bằng bốc thụt (bock à lavement) hoặc bằng bơm tiêm l00ml đầu có lắp ống cao su. Trong khi bơm nước vào mũi phải úp mặt vào chậu và há miệng ra thở, sáng rửa một lần, tối rử một lần. Sau đó dùng que quấn bông xoa pômat lục diệp làm bằng diệp lục của lá tre và vitamin A vào niêm mạc mũi. Dùng pômat streptomyxin cũng tốt.)
b. Phẫu thuật:

Dùng phẫu thuật Eryès tức là độn que nhựa acrylic vào dưới niêm mạc vách ngăn và ngách mũi để làm hẹp hố mũi lại. Phẫu thuật này cho kết quả tốt hơn các phương pháp khác vì nó làm giảm rất nhiều hoặc hết hẳn váy thối.

Hiện nay người ta làm phẫu thuật đốt lạnh bằng nitơ lỏng (cryocautère) bao giao cảm quanh động mạch hàm trong để phục hồi sự tưới máu cho niêm mạc.

c. Điều trị toàn thân: cho bệnh nhân uống kháng sinh diệt klebsiela ozena, dung dịch Faolơ (liquide de Fowler), vitamin A, adrênalin 1%o ngày20 giọt.
4. Phòng bệnh.

Cần phải điều trị những bệnh viêm mũi, viêm xoang kéo dài ở trẻ em.

Ngoài ra nên cho những trẻ đó uống dầu cá vào mùa lạnh và sirô iôdôtannic vào mùa nóng.

Bệnh trĩ mũi có thể lây, không nên dùng chung khăn với người bệnh.
Ngày nay người ta không phân loại viêm mũi thành cấp mạn mà thường phân loại theo nguyên nhân, sinh lí bệnh viêm mũi :
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